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                                                                                        Xoắn khuẩn giang mai 

Nguyeân nhaân:  do xoắn khuẩn Treponema pallidum  

Giang mai mũi ở thời kỳ đầu (chancre) rất hiếm, ở thời kỳ thứ hai (érythême vermillon) rất khó chẩn đoán nhưng đến thời kỳ thứ ba rất hay gặp vì trong giai đoạn  này mũi là địa bàn hoạt động tốt của giang mai.

Bệnh tích thường xuất hiện độ ba bốn năm sau khi mắc bệnh giang mai. Thương tổn phổ biến là gôm. Thương tổn này gây hoại tử xương, hoại tử sụn và để lại sẹo co dúm.
I. Triệu chứng.

Khi nói đến giang mai mũi người ta thường nghĩ đến gôm mũi vì thể này rất hay gặp.
[image: image2.png]



1. Giai đoạn đầu thể hiện bằng những triệu chứng sau.
- Ngạt mũi một bên hoặc hai bên có kèm theo chảy tiết nhầy hay tiết nhầy mủ có mùi. 

    - Nhức đầu về ban đêm, bệnh nhân  đau ở xoang trán, ở rễ mũi. 

- Da ở mũi phù nề đỏ, nắn tháp mũi bệnh nhân kêu đau. Soi mũi sẽ thấy một trong hai loại thương tổn là thâm nhiễm lan toả và thâm nhiễm khu trú. 

Với thâm nhiễm lan tỏa, niêm mạc vách ngăn, cuốn mũi dày, đỏ, vách ngăn phình to đến sát cuốn mũi. Chấm côcain và adrênalin (Rhinex) vào miêm mạc không co (teo) lại. Trong giai đoạn này nếu dùng thuốc chống giang mai viêm sẽ rút lại nếu không sẽ biến thành gôm. 

Còn thâm nhiễm khu trú thường khu trú ở phần sau tức là phần xương của vách ngăn (xương lá mía hay xương sàng). Niêm mạc ở đây đỏ bầm và sưng phồng lên, hình thành một khối u tròn chắc bằng đầu ngón tay gọi là gôm. U gôm trở nên mềm, vỡ ra và tiết chất vàng đặc như keo có pha lẫn ít máu. Sau khi gôm vỡ, bệnh nhân thấy bớt nhức đầu.

Nếu gôm ở chân vách ngăn thì niêm mạc hàm ếch (khẩu cái) đỏ và phồng, xương hàm ếch (khẩu cái) thủng.

Nếu gôm ở phần trên của vách ngăn thì sống mũi đỏ và sưng to.
2. Giai đoạn xương chết.

Sang giai đoạn này bệnh nhân không đau và bớt ngạt mũi nhưng ở mũi chảy ra mủ lẫn máu rất thối, đôi khi bệnh nhân xì ra một vài mảnh xương chết màu đen. Hố mũi đầy vảy đen hoặc xanh cần phải gắp sạch mới soi mũi được.

Soi mũi thấy ở vách ngăn có vết loét tròn, bờ đứng thẳng. Dùng que trâm sờ có chạm xương. Dùng cặp có thể di động được xương chết. Sau khi mảnh xương chết rụng đi, hai hố mũi ăn thông với nhau bằng một lỗ rộng.

Vị trí của lỗ thủng ở phần sau vách ngăn có thủng hàm ếch (khẩu cái) là một bệnh tích đặc hiệu cho giang mai mũi.
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II. Các thể lâm sàng.

1. Thể mũi mặt.

Trong thể này, xương chính của mũi bị sập, hẹp, tháp mũi bị biến dạng (mũi hình chân quỳ, hình yên ngựa, hình ống nhòm).
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Ngoài ra thương tổn còn có thể phá hủy tiểu trụ (columel1e hay sous doison) gây biến dạng mũi hình mỏ vẹt, phá hủy sống mũi làm tẹt mũi.

Những tổn thương này chỉ làm giảm thẩm mỹ không nguy hiểm đến tính mạng. 

2. Thể mũi sọ.

Giang mai mũi sọ khu trú ở vùng xương sàng (phần cao) và xương bướm, thể này hiếm có.

Bệnh nhân bị nhức đầu nhiều ở vùng trán và chẩm kèm theo rối loạn thị giác hoặc hội chứng màng não. Về sau bệnh nhân cảm thấy có nước thối chảy xuống họng và khạc ra những mảnh xương chết từ mũi rơi xuống.

Thể bệnh này có tiên lượng xấu vì bệnh nhân sẽ chết do suy mòn hoặc biến chứng màng não.

III. Chẩn đoán.

Khi  chẩn đoán không thể hoàn toàn căn cứ vào phản ứng B.W vì phản ứng này đôi khi âm tính trong chẩn đoán giang mai mũi. Thường phải làm tái hoạt phản ứng bằng cách tiêm novacsenobenzon 0,15 g và 0,30 g vài ngày trước khi thử máu. Cũng có thể làm phản ứng Nelson để phát hiện bệnh giang mai.

Trong giai đoạn đầu dễ nhầm giang mai mũi với viêm mũi quá phát hoặc áp xe vách ngăn. Với hai bệnh này, bệnh nhân có tiền sử ngạt mũi từ lâu hoặc bị chấn thương ở mũi.

Cũng có thể nhầm giang mai mũi với luput, nhưng trong luput không có hiện tượng lộ xương hoặc hoại tử xương. Nên làm sinh thiết để thấy những bệnh tích lao hoặc nghi ngờ ung thư mũi.

Khi vách ngăn bị thủng, có thể nhầm bệnh với vết thủng Hagiêch do loét thông thường. Nhưng vết thủng Hagiêch (Hajek) chỉ khu trú ở sụn tứ giác, còn vết thủng giang mai thì ở phần xương của vách ngăn.

Nếu thương tổn mũi đã thành sẹo, có vảy, dễ nhầm với trĩ mũi (ozène) nhưng trong trĩ mũi không bị thủng vách ngăn và không dính niêm mạc.

Nên chẩn đoán phân biệt giang mai mũi với granulôm ác tinh nhất là khi bệnh này chưa loét ra ngoài da.
IV. Điều trị.

Kali iodua có tác dụng trong việc điều trị giang mai mũi. Mỗi ngày uống 4g pha với nước lọc, uống 6 ngày một tuần trong 4 tuần liền.

Thủy ngân xyanua cũng cho kết quả tốt: tiêm một centigram vào mạch máu mỗi ngày, tiêm từng đợt 12 ống.

Ngoài ra, pênixilin và bismut cũng làm cho vết loét chóng lành (15 triệu đơn vị pênixilin và 12 ống bismut).

Nếu có xương chết phải gắp ra.

Nếu niêm mạc bị teo và có vảy phải rửa mũi hàng ngày bằng dung dịch mặn đẳng trương và hít pômat ơcalyptôn có hàm lượng thymol 0,25 g, ơcalyptol 1 g, vaselin 50 g.

Nếu có sẹo biến dạng mũi thì phẫu thuật chỉnh hình sửa lại sau khi đã chữa hết giang mai.

V. Giang mai bẩm sinh ở mũi.
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 Giang mai bẩm sinh (hay gia truyền (di truyền)) ở trẻ em có thể xuất hiện sớm hay muộn.
1. Giang mai thể sớm.

Ở thể sớm, giang mai gia truyền (di truyền) biểu hiện dưới hình thức viêm mũi cấp của hài nhi đã được trình bày ở chương trước. 
Bệnh xuất hiện độ ba tuần sau khi hài nhi ra đời và có những đặc điểm như nước mũi đục có lẫn máu, mùi thối, vảy kèm theo nẻ và loét cửa mũi. 
Mũi hoàn toàn tắc tịt, bé bú khó khăn.

Ngoài ra bé thường bị gan to, lách to, mọng pemphigut hoặc những ban giang mai (sypIlilide) đỏ mọng ở mông.

Tiên lượng không được tốt lắm vì bệnh này thường gây ra teo niêm mạc hoặc sẹo dính trong hố mũi.

Với bệnh loét mũi kéo dài của trẻ em, nên nghĩ ngay đến giang mai và phải thử B.W cho mẹ của bé.

2. Giang mai muộn.

Bệnh thường bắt đầu vào khoảng 10 tuổi hoặc 15 tuổi.

Bệnh diễn biến dưới thể gôm như giang mai của người lớn. Vị trí chính của gôm là ở tháp mũi nhưng đôi khi bệnh khu trú ở xương hàm, xương trán...

Bệnh cũng có thể diến biến dưới hình thức quá phát xương do viêm cốt mạc mãn tính gây ra. Quá phát xương thường gặp ở vách ngăn, xương cuốn, mảnh đứng của xương hàm trên, xương hình của mũi... bệnh nhân bị nhức đầu hoặc đau xương trán về đêm.

Có thể tìm thấy một số triệu chứng của giang mai bẩm sinh ở các bệnh nhân này như viêm giác mạc xen kẽ (kératite interstitielle), răng biến dạng và điếc (tam chứng Hutchinson).

Điều trị: dùng thủy ngân xyanua, bismut, kali iodua.
Điều trị theo giai đoạn :

  1 Giai đoạn đầu 

      Lựa chọn đầu tiên cho việc điều trị các bệnh giang mai không biến chứng là một liều duy nhất penicillin G tiêm bắp. Doxycycline và tetracycline cũng là sự lựa chọn thay thế, tuy nhiên không thể sử dụng ở phụ nữ mang thai. Ceftriaxon có thể có hiệu quả tương tự như điều trị bằng penicilline. 
  2 Giai đoạn biến chứng 

      Do penicilline G ít xâm nhập vào hệ thống thần kinh trung ương cho nên đối với những bệnh nhân giang mai thần kinh nên được tiêm penicilline liều cao vào tĩnh mạch tối thiểu là 10 ngày. Nếu bị dị ứng với penicilline thì có thể được sử dụng ceftriaxone thay thế. Điều trị tại thời điểm này sẽ hạn chế sự tiến triển hơn nữa của bệnh, nhưng không thể cải thiện các thiệt hại do bệnh đã gây ra. 
 Phòng ngừa 

    Hiện nay vẫn chưa có vác xin chủng ngừa có hiệu quả.  
   Cho nên không quan hệ tình dục hay tiếp xúc vật lý trực tiếp với một người bị bệnh để tránh lây truyền bệnh giang mai, có thể sử dụng bao cao su đúng cách, tuy nhiên vẫn có thể không hoàn toàn an toàn.  

    Ngoài ra giang mai không lây qua nhà vệ sinh, các hoạt động hàng ngày, bồn tắm, hay dụng cụ ăn uống hoặc quần áo.

    Tuy nhiên gia mai có thể lây theo đường máu, nên phải thận trọng. 
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